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SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH

TRƯỜNG THPT TRỰC NINH B

(Đề thi có 02 trang)
	ĐỀ THI NÂNG CAO LẦN II NĂM HỌC 2022- 2023
Môn thi : VẬT LÍ 11
Thời gian làm bài : 60 phút (không kể thời gian phát đề)


Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 ĐIỂM)

Câu 1. Tia lửa điện hình thành do 

A. Catôt bị các ion dương đập vào làm phát ra electron.                 B. Catôt bị nung nóng phát ra electron. 

C. Quá trình tao ra hạt tải điện nhờ điện trường mạnh.    D. Chất khí bị ion hóa do tác dụng của tác nhân ion hóa.
Câu 2. Để xác định một điểm trong không gian có từ trường hay không, ta đặt tại đó một

 A. điện tích.             B. kim nam châm.            C. sợi dây dẫn.             D. sợi dây tơ. 
 Câu 3. Một điện tích chuyển động tròn đều dưới tác dụng của lực Lorenxơ, bán kính quỹ đạo của điện tích không phụ thuộc vào

A. Giá trị độ lớn của điện tích.  B. Vtốc của điện tích.  C. Klượng của điện tích.  D. kích thước của điện tích.
Câu 4. Hai điện tích q1 = 10μC và điện tích q2 bay cùng hướng, cùng vận tốc vào một từ trường đều. Lực Lo – ren – xơ tác dụng lần lượt lên q1 và q2 là 2.10-8 N và 5.10-8 N. Độ lớn của điện tích q2 là
A. 25 μC.
B. 2,5 μC.
C. 4 μC.
D. 10 μC.

Câu 5. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của suất nhiệt điện động vào hiệu nhiệt độ giữa hai mối hàn của cặp nhiệt điện sắt – constantan như hình vẽ. Hệ số nhiệt điện động của cặp này là
A. 52 µV/K. 
B. 52 V/K. 
C. 5,2 µV/K. 
D. 5,2 V/K.
Câu 6. Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với 
A. tốc độ biến thiên từ thông qua mạch ấy.
B. độ lớn từ thông qua mạch.
C. điện trở của mạch.

D. diện tích của mạch.

Câu 7. Một khung dây gồm 100 vòng, diện tích tiết ngang của khung dây là 200 cm2, đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2 T. Cho khung dây quay xung quanh một trục sao cho góc hợp bởi 
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với mặt phẳng khung dây thay đổi từ 600 đến 900 trong thời gian 0,1 s. Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây có giá trị là
A. 2 V.
B. 0,54V.
C. 3,46V.
D. 4,5V.

Câu 8. Chọn câu sai:
A. Khi nhiệt độ tăng, khả năng phân li thành ion của chất điện phân tăng và khả năng dẵn điện tăng. 

B. Khi nhiệt độ tăng thì khả năng dẵn điện của chất điện phân tăng. 

C. Khi nhiệt độ tăng, khả năng phân li thành ion của chất điện phân tăng.

D. Khi nhiệt độ tăng thì điện trở của chất điện phân tăng.
Câu 9. Một khung dây hình vuông cạnh 5 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 8.10-4 T. Từ thông qua hình vuông đó bằng 10-6Wb. Góc hợp giữa véc tơ cảm ứng từ và véc tơ pháp tuyến của hình vuông đó bằng
A.900.

B.300.
C. 450.
D.600. 

Câu 10. Kết quả cuối cùng của quá trình điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực bằng đồng là 
A. không có thay đổi gì ở bình điện phân.                 B. anốt bị ăn mòn. 

C. đồng bám vào catốt.                                              D. đồng chạy từ anốt sang catốt. 
Câu 11. Cho hai dây dây dẫn đặt gần nhau và song song với nhau. Khi có hai dòng điện cùng chiều chạy qua thì 2 dây dẫn
A. hút nhau.
D. đẩy nhau.
C. không tương tác.
D. đều dao động.

Câu 12. Một khung dây hình vuông cạnh 20 cm nằm toàn độ trong một từ trường đều và vuông góc với các đường cảm ứng. Trong thời gian 1/5 s, cảm ứng từ của từ trường giảm từ 1,2 T về 0. Suất điện động cảm ứng của khung dây trong thời gian đó có độ lớn là
A. 240 mV.
B. 240 V.
C. 2,4 V.
D. 1,2 V.

Câu 13. Hiện tượng hồ quang được ứng dụng trong:

A. Ống phóng điện tử.             B. Điốt bán dẫn.             C. Hàn điện.             D. Chế tạo đèn ống.

Câu 14. Nếu cường độ dòng điện trong dây tròn tăng 2 lần và đường kính dây tăng 2 lần thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây
A. không đổi.
B. tăng 2 lần.
C. tăng 4 lần.
D. giảm 2 lần.

Câu 15. Hình nào trong Hình 22.1 kí hiệu đúng với hướng của từ trường đều tác dụng lực Lo-ren-xơ lên hạt điện tích q chuyển động với vận tốc trên quỹ đạo tròn trong mặt phẳng vuông góc với đường sức từ ?


Câu 16. Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ  do sự biến thiên từ thông qua mạch gây ra bởi:

A. Sự chuyển động của nam châm với mạch. 
           B. Sự chuyển động của mạch với nam châm.

C. Sự biến thiên của chính cường độ dđ trong mạch.
D. Sự biến thiên từ trường trái đất.
II. PHẦN TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)

Bài 1. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ
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Các nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động E = 7,5V, điện trở trong r = 1Ω. Các điện trở mạch ngoài R1 = 40Ω; R3 = 19Ω. Cường độ dòng điện qua R1 là I1 = 0,2A.
a/ Tìm UAB cường độ dòng điện mạch chính, giá trị R2 và UCD
b/ Tính hiệu suất của mỗi nguồn điện.
Bài 2.  Một vòng dây có bán kính R = 10cm, mang dòng điện I1 = 10A và một dây dẫn thẳng dài đặt đồng phẳng. Dây dẫn thẳng mang dòng điện I2 = 8A. Xác định chiều của I2 và khoảng cách d từ tâm O của vòng dây đến dây dẫn thẳng để cảm ứng từ tổng hợp bằng 0
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Bài 3.  Ba dây dẫn thẳng dài song song cách đều nhau một khoảng a = 10cm như hình vẽ. Cường độ dòng điện I1 = 25A; I2 = I3 = 10A. Xác định phương chiều và độ lớn của lực từ tác dụng lên 1m của dây I1
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Bài 4. . Hai nguồn có suất điện động bằng nhau nhưng các điện trở trong khác nhau. Biết công suất điện lớn nhất mà mỗi nguồn có thể cung cấp cho mạch ngoài lần lượt là P1 = 30 W và P2 = 50 W. Công suất điện lớn nhất mà cả hai nguồn đó có thể cung cấp cho mạch ngoài khi chúng mắc nối tiếp là bao nhiêu?
------ HẾT ------
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